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Lời mở đầu 

Trong công cuộc phát triển đất nước nói chung và phát triển các ngành 

công nghiệp nói riêng, thì việc tự động hoá các dây chuyền sản xuất là hết sức 

quan trọng. Tự động hoá quá trình sản xuất làm nâng cao số lượng và chất 

lượng sản phẩm. Nó góp phần rất lớn vào việc đưa đất nước ta phát triển sánh 

vai với các nước trong khu vực và trên thế giới. Ngoài ra nó cũng góp phần 

không nhỏ vào việc cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Đặc biệt 

là trong các ngành công nghiệp nặng như: hoá chất, đóng tàu, sản xuất thép... 

Nhà máy sản xuất thép Việt úc là nhà máy có 100% vốn đầu tư là của nước 

ngoài. Nhà máy chuyên sản xuất thép thành phẩm là thép thanh và thép cuộn. 

Em đã được tổ bộ môn giao cho đề tài tốt nghiệp: “ Trang bị điện điện tử dây 

chuyền cán thép nhà máy sản xuất thép Việt úc. Đi sâu tìm hiểu hệ thống điều 

khiển quá trình đóng bó thép cuộn ”. Đồ án bao gồm 4 chương: 

Chương 1. Tổng quan về trang bị điện về nhà máy sản xuất thép Việt 

óc(SSE) 

Chương 2. Phân tích quá trình công nghệ của dây chuyền cán thép, trang 

bị điện điện tử dây chuyền cán thép nhà máy sản xuất thép Việt úc 

Chương 3. Trang bị điện khu vực hoàn thiện thép dây. Đi sâu nghiên cứu 

quá trình đóng bó thép quận 

Sau hơn 12 tuần từ khi được giao đề tài với sự lỗ lực của bản thân và đặc 

biệt với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Th.s Trần Thị Phương Thảo, các 

thầy cô trong bộ môn điện công nghiệp và dân dụng, em đã hoàn thành đúng 

tiến độ và đầy đủ các yêu cầu đã được đề ra.  

     Em xin chân thành cảm ơn!             

Hải Phòng ngày 25 tháng 10 năm 2011 

Sinh viên 

Nguyễn Thế Cảng 
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Chương 1 

Tổng quan về trang bị điện nhà máy sản xuất 

thép việt úc( SSE) 

1.1. Giới thiệu chung về nhà máy 

Nhà máy thép việt úc SSE là nhà máy vốn đầu tư 100% của úc, nhà máy 

được đầu tư khoa học kỹ thuật cùng với trang thiết bị hiện đại. Công nghệ của 

nhà máy là hoàn toàn tự động hoá. Nhìn chung việc tự động hoá của nhà máy 

hợp lý với các mục tiêu: 

+ Giảm số lượng công nhân. 

+ Giảm tiêu hao vật tư, năng lượng. 

+ Làm cho chất lượng sản phẩm đồng đều hơn, ổn định hơn do loại bỏ yếu 

tố con người. Điều này đặc biệt quan trọng đối với khả năng chiếm lĩnh thị 

trường tạo uy tín sản phẩm đối với khách hàng. 

Ngoài ra phải nói tới hệ thống mặt bằng của nhà máy rất phù hợp với yêu 

cầu công nghệ tiết kiệm diện tích, thuận tiện cho việc sản xuất thành phẩm và 

nhập phôi từ các nơi vào nhà máy. 

Tuy là một nhà máy với diện tích hẹp, công nhân ít, nhưng về mặt tổng thể 

của toàn nhà máy đã được trang bị đầy đủ các ban phòng: 

+ Phòng hành chính và quản lý nhân sự. 

+ Phòng bảo trì điện. 

+ Phòng bảo trì và xưởng cơ khí. 

Bên cạnh đó nhà máy có đội ngũ kỹ thuật viên hùng hậu, những chuyên 

viên có tay nghề chuyên môn cao, thường xuyên được đào và đào tạo để nâng 

cao trình độ. Vì vậy thương hiệu thép SSE ngày càng được khẳng định trên thị 

trường trong và ngoài nước. 
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1.2. Hệ thống cung cấp điện cho nhà máy 

1.2.1. Khái quát chung về hệ thống cung cấp điện của nhà máy  

Trong các nhà máy công nghiệp và đặc biệt đối với nhà máy cán thép, hệ 

thống điện đóng vai trò hết sức quan trọng. Sự làm việc ổn định, tin cậy và an 

toàn của hệ thống góp phần làm nâng cao hiệu của sản xuất của nhà máy và 

đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Khi xây dựng khu công nghiệp, nhà máy hệ 

thống cung cấp điện luôn được chú trọng quan tâm hàng đầu. hệ thống cung 

cấp điện có nhiệm vụ truyền tải phân phối điện năng, cung cấp điện tới các 

phôi tải. 

Hệ thống điện của nhà máy cung cấp điện cho những khu vực sau: 

- Cung cấp nguồn điện động lực  

- Cung cấp điện cho khu vực đo lường và điều khiển lò nung phôi  

- Điều khiển tự động dây truyền cán 

- Điều khiển tự động sàn làm nguội thép 

- Truyền động điện cho các động cơ xoay chiều và một chiều công suất lớn 

- Cấp nguồn cho hệ thống mạng MPI và profibus 

- Hệ thống quản lý, giám sát trên phần mềm WINCC 

1.2.2. Hệ thống cung cấp điện trong  nhà máy  

Nhà máy sản xuất thép SSE là nhà máy cán thép nóng liên tục nên phụ tải 

được xếp vào hộ loại 1. Mặt khác vị trí nhà máy nằm trên địa phận phường 

Quán Toan. Nên nhà máy được cấp điện từ đường dây lộ 377( phía 35 KV) từ 

trạm 110KV. Nguồn điện 35KV được cấp từ trạm biến áp An Lạc 110KV đến 

nhà máy chủ yếu qua các hệ thống đường cáp trên không. Tuy nhiên do có một 

số đoạn địa hình chật hẹp và phức tạp do vậy trên đoạn tuyến này đồng thời sử 

dụng thêm cáp ngầm 35KV.  

Hệ thống nguồn cung cấp điện của nhà máy được lắp đặt các thiết bị đóng 

cắt, đo lường và bảo vệ đồng bộ tự động, có liên động an toàn cao về điện và 

cơ khí. Trong trường hợp mất điện đột suất các máy cắt đều được trả về trạng 

thái ngắt đảm bảo an toàn cho người sử dụng và các thiết bị máy móc khác. Hệ 

thống cung cấp điện trong nhà máy được chia làm mạng điện cao áp và hạ áp. 
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1.2.2.1. Mạng điện cao áp 

 

  MBA T6
 2000KVA

10,5 / 0.4KV 

  MBA T5
 2000KVA

10,5 / 0.4KV 

  MBA T4

 3150KVA

10,5 / 0.72KV 

  MBA T3

 3150KVA

10,5 / 0.72KV 

  MBA T2

 3150KVA

10,5 / 0.62KV 

  MBA T1

 3150KVA

10,5 / 0.62KV 

 Tủ phân phối 
     10,8KV

Máy cắt

MBA 14 / 16 MVA

35-22KV / 10,8KV

Máy cắt

CSV Dao cách ly

Lộ đến 35KV từ trạm An Lạc

 

Hình 1.1. Sơ đồ mạng điện cao áp của nhà máy. 

Nhà máy thép SSE được cấp điện từ trạm biến áp An Lạc 35KV qua cầu 

dao cách ly, máy cắt vào máy biến áp tổng T0 16MVA hạ điện áp từ 35KV 

xuống 10,8KV để cung cấp cho tủ điều khiển 33BB.CO1. Từ tủ điều khiển này 

tới bộ lọc sóng hài và hệ thống bù cos  rồi đến 6 máy biến áp (T1- T6) cung 

cấp điện cho tất các thiết bị truyền động điện, cho hai khu vực văn phòng và hệ 

thống phụ trợ.  

Trong đó: 

- Máy biến áp T1 có dung lượng 3150KVA – 10,5/ 0,62KV cấp nguồn cho 

các giá cán từ K1 8 

- Máy biến áp T2 có dung lượng 3150KVA – 10,5/ 0,62KV cấp nguồn cho 

các giá cán từ K914. 

- Máy biến áp T3 có dung lượng 3150KVA – 10,5/ 0,72KV cấp nguồn cho  

Block cán tính BGV1. 

- Máy biến áp T4 có dung lượng 3150KVA – 10,5/ 0,72KV cấp nguồn cho  

Block cán tính BGV2. 
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- Máy biến áp T5 có công suất 2000KVA – 10,5/ 0,4KV cấp nguồn cho các 

động cơ, thiết bị truyền động cho khu hoàn thiện; thiết bị gia nhiệt dầu FO và 

một phần dùng để chiếu sáng  

- Máy biến áp T6 có công suất 2000KVA – 10,5/ 0,4KV cấp nguồn cho các  

thiết bị truyền động phụ và chiếu sáng. 

Trong quá trình vận hành khai thác nếu như có sự mất điện đột suất thì hệ 

thống tự dùng được đưa vào hoạt động để cấp nguồn liên tục cho các thiết bị 

điều khiển khởi động động cơ Diezen lai máy phát, đưa nguồn dự phòng vào 

lưới điện của nhà máy. Hệ thống tự dùng bao gồm: hệ thống tự dùng xoay 

chiều AC 380/220V được cấp điện từ máy biến áp 35/0.4KV- 110KVA và hệ 

thống tự dùng một chiều được cấp điện từ hệ thống acquy 220VDC- 40A, và 

bộ chỉnh lưu. Toàn bộ thiết bị này được bố trí tại phòng điều khiển. 

1.2.2.2. Mạng điện hạ áp 

 

   Truyền động phụ

        chiếu sáng

   Khu hoàn thiện

gia nhiệt, chiếu sáng

 Block

cán tinh

BGV#1-2Gi¸ cán K#9-14Gi¸ cán K#1-8

 Nguồn dự phòng

 Điezen -Máy phát

T6T5

T1 T2 T3 T4
4000/5A

20VA  5P204

>P 63

99

26A
26T

97A

97T

G

3 400v-50Hz

250A 400A

Máy phát điện xoay chiều

A B

1
1
0
V

d
c 

B
A

T
T

E
R

Y

&
B

A
T

T
..

.C
H

A
R

G
E

R

380/220V 400/110V 0-600V

3200A

3000/5A

V

A
250/5A

250A

A

0-600V
380/220V 400/110V

V

3000/600A 0-250/500A

MM

A

110Vdc

CONTROL & PROT

Lighting & Hearters

220Vac

f

48KA

A

1250A

0-1200/2400A 0-1500/3000A

A

1600A

0-1200/2400A

A

1250A

0-258/500A

A

1250A630A

PFC

3000/5A
380V-50Hz3 3000A-50KA

TRIP

ELECTRIC INTERCLOCK

Lighting & Hearters

TRIP

ELECTRIC INTERCLOCK

0-1200/2400A

1250A

A

PFC

f

0-600/1200A

A

3000/5A

630A

48KA

630A

3000/5A

3000/600A

3200A

A

A

0-400/800A

A

3000A-50KA

0-400/80A

380V-50Hz

400/5A

3

400A

A

400A

220Vac

110Vdc

CONTROL & PROT

0-600V

M

380/220V 400/110V

V

400/110V380/220V

M

0-600V

V

600/50A 1200/5A

A

0-800/1600A

A

800A

0-250/500A

A

1250A630A

0-600/1200A

600/50A 400/5A

400A

400/5A

0-400/800A

800/5A 250/5A

E

R
E

H
E

A
T

IN
G

F
U

R
N

A
C

E
 M

C
C

1250A

36KA

R
O

L
L

IN
G

 M
IL

L

M
C

C

1600A

E

36KA

1250A

36KA

R
O

L
L

IN
G

 M
IL

L

A
U

X
.D

R
IV

E
R

SPARE

F
IN

IS
H

IN
G

 M
IL

L

M
C

C
-A

U
X

.D
R

IV
E

R

1250A

26KA

1250A

W
T

P

1250A

C
O

M
P

R
E

S
S
O

R
S
T

A
T

IO
N

1250A

C
R

A
N

E
S

1250A

W
O

R
K

S
H

O
P

1250A

L
IN

G
T

IN
G

/S
O

C
K

E
T

S

H
V

A
C

/F
IR

E
F

IG
H

IN
G 1250A

A
D

M
IN

IS
T

A
T

IO
N

B
U

IL
D

IN
G

M

M MM
MM M M M

3

3 600v-50Hz
Đuờng cấp nguồn cho động cơ

Đuờng cấp nguồn cho động cơ quạt gió 380v-50Hz3

3
M

3
M

3
M

3
M

3
M

3
M

3
M

380v-50Hz

600v-50Hz

Đuờng cấp nguồn cho động cơ quạt gió

3

M

M
3

M

M
3

M

M
3

M

M

3

Đuờng cấp nguồn cho động cơ
3

3

M

M M
3

M

3

M

M

380V-50Hz3

M

M
3

380V-50Hz3

P.inst(Kw)

Pabs(Kw)

Iabs(A)

Cosf

Pabs(Kw)

200Kvar

433

577

462

845

0.83

860

610

1105

0.84

618

485

888

0.83

112

45

80

0.85

Pabs(Kw)

Cosf 0.83 0.82

Iabs(A)

Pabs(Kw)

P.inst(Kw)

433

220Kvar

508

278

374

868

468

669 153 202 448 101237

166

308

0.82

107

302

0.80

142

263

0.82

313

595

0.80

70

126

0.85

...(*)... ...(*)...

 

Hình1. 2. Sơ đồ mạng điện hạ áp. 

Mạng điện hạ áp được phân thành 6 tủ điều khiển trung tâm được đấu với 

cuộn thứ cấp của 6 máy biến áp chính. Các tủ đó là: 

- Tủ điện điều khiển cho khu vực cán thô. 
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- Tủ điện điều khiển cho khu vực trung và cán tinh. 

- Tủ điện điều khiển cho khu vực Block cán tinh. 

- Tủ điện điều khiển cho khu vực truyền động cho khu hoàn thiện, gia 

nhiệt dầu, chiếu sáng. 

- Tủ điện điều khiển cho khu vực truyền động phụ trợ, chiếu sáng chính. 

Ngoài ra còn có tủ bù công suất phẩn kháng, tủ lọc sóng hài bặc cao. 

1.2.2.3. Hệ thống máy biến áp và các thiết bị đóng cắt chính của nhà máy 

a) Các thiết bị điện của mạch cao áp 

+ Dao cách ly 35 KV có thông số kỹ thuật sau: 

Tiêu chuẩn IEC- 129 

Số lượng: 01 

Kiểu 3 pha ngoài trời 

Điện áp danh định: 38,5KV 

Dòng điện danh định: 630A 

Tần số danh định: 50 Hz 

Dòng điện ngắn mạch: 25KA 

Tiếp đất liên động 2 phía  

Tiếp điểm phụ: 6NO/6NC 

Điều khiển thao tác bằng tay 

Phụ kiện kèm theo: tủ thao tác, giá đỡ, ống nối dây 

+ Máy cắt 35KV có thông số kỹ thuật sau: 

Tiêu chuẩn IEC- 56 

Số lượng: 01 

Kiểu: 3 pha, ngoài trời SF6 

Điện áp danh định: 38,5KV- 50Hz  

Dòng điện danh định: 800A 

Dòng điện cắt định mức: 25KA/ 3s 

Cắt trong 3 chu kỳ: 0- 0.3s- CO – 3mm- CO 

Thời gian cắt ≤ 0.035s 

Kiểu truyền động (điều chỉnh bằng tay) 
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Số cuộn đóng :1; 

Số cuộn cắt: 1 

Tiếp điểm phụ : 6NO/6NC 

Điện áp cung cấp động cơ : 220VAC( 1 pha) 

Điện áp cấp cho cuộn đóng: 220DC 

Kèm theo phụ kiện : Tủ điều khiển; giá đỡ; ống đầu nối; bộ chỉ thị áp 

suất khí SF6; bộ chỉ thị vị trí. 

+ Chống xét van 35KV 

Tiêu chuẩn IEC- 99- 1 và IEC- 99-4 

Số lượng: 03 

Kiểu: 1 pha ngoài trời ZnO 

Điện áp danh định: 45KV 

Điện áp làm việc lớn nhất: 38,5KV 

Điện áp dư cực đại: 792KV 

Dòng điện phóng danh định: 10KA 

+ Cầu chì cao thế 

Tiêu chuẩn IEC-99- 2 

Số lượng: 01 

Bảo vệ máy biến áp tự dùng 

Điện áp danh định: 38,5- 50Hz 

Dòng điện danh định: 10A  

+ Biến dòng điện đo lường 

Tiêu  chuẩn IEC- 185 

Số lượng: 02 

Kiểu: 1 pha, ngoài trời  

Điện áp danh định:38,5KV- 50Hz  

Tỷ số biến dòng: 200- 400- 600/5A 

Số cuộn thứ cấp: 1 

Cấp chính xác: 0,5- 50 VA 
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+ Biến điện áp đo lường 

Tiêu chuẩn IEC 186 

Số lượng: 02 

Kiểu 2 pha cách ly ngoài trời  

Điện áp danh định: 38,5- 50Hz  

Tỷ số biến: 35/ 0,1KV 

Cấp chính xác: 0,5 

Khả năng mang tải: 300VA 

+ Máy biến dòng 

Tiêu chuẩn IEC- 185 

Số lượng: 03 

Kiểu 1 pha ngoài trời  

Điện áp danh định: 38,5- 50Hz 

Tỷ số biến: 600- 800/ 1A 

Số cuộn thứ cấp: 3 

Cuộn 1: cấp chính xác 0.5- 50VA cho đo lường 

Cuộn 2,3: cấp chính xác: 0.5- 30VA cho bảo vệ 

+ Thông số kĩ thuật của máy biến áp tổng T0 14/16 MVA 35(22)/10,8KV 

 Tổ đấu dây Dyn11 

 Kiểu máy biến áp: MBA ngâm dầu loại OLTC 

 Công suất S = 14000/16000 KVA 

 Điện áp cuộn dây cao áp Uc = 35000 – 22000 V 

 Điện áp cuộn dây hạ áp: 10800 V 

 Số pha: 3 pha  

 Điều chỉnh điện áp:  8x1,4% tại 35 KV;  8x2,24% tại 22 KV 

 Điện áp ngắn mạch: 11,0 tại 14 MVA 

 Tổn hao không tải: 14500 W 

 Tổn hao có tải: 78000 W 

 Độ ồn: 68 dB 

 Tần số: 50 Hz 
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 Kiểu làm mát: ONAN/ONAF 

 Loại dầu làm mát: NYNAS 

 Nhiệt độ môi trường lớn nhất: 40oc  

     Độ tăng nhiệt độ của dầu: 55oc  

       Độ tăng nhiệt độ của cuộn dây: 60oc 

       Hệ thống sử dụng điện áp cao nhất HV/LV: 38,5/12KV 

      Điện áp thử cuộn dây capo áp ở 50 Hz, trong 1 phút HV/LV: 80/28KV 

       Khả năng chịu điện áp xung cuộn cao áp HV/LV: 200/75KV 

      Cấp cách điện: A 

     Trong lượng toàn bộ: 32000kg 

     HV- cuộn dây cao áp  

     LV – cuộn dây hạ áp  

Trong máy biến áp T0 có Rơle hơi kiểu Bucholz: 

Rơle hơi sẽ bảo vệ máy biến áp khi nó phát hiện và báo hiệu sự có mặt của 

khí và sự hình thành hơi khí trong máy  

-Nguyên lý hoạt động: 

Trong điều kiện hoạt động bình thường rơle chứa đầy dầu tuần hoàn. Khi 

khí hình thành bên trong máy biến áp tích tụ và nổi lên phía bầu dầu, dần dần 

tăng lên ở bên trong rơle làm hạ thấp mức dầu. Do hạ thấp mức dầu trước hết 

phao phía trên A sẽ làm đóng mạch báo động qua tiếp điểm nối với nó.  

Nếu khí tiếp tục hình thành, mức dầu tiếp tục hạ xuống làm phao B chìm 

theo và tác động tới các tiếp điểm liên quan. Tiếp điểm này được nối với mạch 

để cắt máy biến áp. 

Rơle hơi cũng báo động khi có sự dò dầu của vỏ máy biến áp nếu như 

không có hệ thống báo động nào khác. Trong trường hợp này mức dầu sẽ hạ 

xuống làm các phao cũng hạ xuống và kết quả là sẽ tác động lên các mạch 

điện được nối với chúng gửi tín hiệu báo động. 

+ Máy biến áp tự dùng  

Tiêu chuẩn IEC- 76 

Số lượng: 01 
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Điện áp danh định: 38,5 ± 2*2.5%/ 0.4KV 

Công suất danh định: 100KVA 

Tổ đấu dây: Y- Yn-12 

+ Chống xét van 10,5 KV  

Tiêu chuẩn IEC-99- 1 và IEC- 99 – 4 

Số lượng: 03 

Kiểu 1 pha ngoài trời ZnO 

Điện áp danh định: 12KV 

Điện áp làm việc lớn nhất: 13,5KV 

Điện áp dư cực đại: 42KV 

Dòng điện phóng danh định: 10KA 

1.2.2.4. Yêu cầu về đặc tính kĩ thuật cho thiết bị và vật liệu  

a) Điều kiện làm việc  

Nhiệt độ môi trường lớn nhất 450   

Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất 00 

Độ ẩm trung bình 85% 

Độ ẩm lớn nhất 100% 

Độ cao =<1000m 

Hệ số địa chấn 0.1g 

Tốc độ gió tối đa 160km/h 

b)Thông số làm việc  

Cấp điện áp KV: 35- 10,5KV 

Điện áp định mức KV: 38,5- 12KV 

Điện áp làm việc liên tục Max KV: 41,5- 13,5KV 

Điện áp chịu đựng xung KV: 145-60KV 

Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp KV: 70-28KV 

Tần số Hz: 50Hz 

Khoảng cách rò điện áp: mm/ KV: 25- 25 

Dòng điện ngắn mạch KA: 25- 31.5 
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c) Những yêu cầu riêng về đặc tính của thiết bị điều khiển và bảo vệ rơle 

Tần số định mức: 50Hz 

Dòng điện định mức đầu vào: 1A hoặc 5A 

Điện áp định mức đầu vào: 100V 

Điện áp tự dùng: 220V 

Thiết bị điều khiển: dạng bảng 

Thiết bị bảo vệ: dạng tủ 

  Kiểu bảo vệ rơle: dạng số có bộ vi xử lý 

1.2.2.5. Nội dung an toàn và trình tự vận hành 

a) Nội dung an toàn  

-Tất cả nhưng thao tác phía mạng điện cao áp 35KV đều phải theo lệnh của 

lãnh đạo cấp trên  

-Người vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng mạng điện cao áp phải là người thợ 

điện, cán bộ kỹ thuật được đào tạo về điều khiển cao thế và có đủ sức khoẻ 

cộng với tinh thần minh mẫn mới được thao tác.  

-Thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn và có những kỳ kiểm tra sát 

hạch an toàn lao động cho các thành viên do công ty tổ chức hàng năm. 

-Tuyệt đối không tự ý bỏ vị trí khi đang làm nhiệm vụ. 

-Sử dụng đầy đủ các trang thiết bị an toàn và bảo hộ lao động theo chuyên 

ngành. 

b) Kiểm tra trước khi vận hành 

c) Trình tự vận hành 

+ Đóng điện cho máy biến áp tổng T0 

Máy biến áp T0 và các thiết bị đóng cắt kèm theo phải được kiểm tra và 

khẳng định đủ điều kiện hoạt động ổn định, an toàn. 

- Đóng dao cách ly 35KV. 

- Dùng sào thao tác đóng cầu chì tự rơi lần lượt trên các pha A-B-C. 

- Máy biến áp T0 đã có điện.  

+ Đóng điện cho máy biến áp chính từ T0 – T6 

Điều kiện đưa máy vào hoạt động: 
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- Aptomat tổng AT được đóng cấp điện 10,8KV cho các thiết bị phía dưới. 

- Các aptomat AT1 – AT2 đã đóng. 

- Tất cả các rơle không báo tín hiệu. 

- Các thiết bị bảo vệ đã sẵn sàng hoạt động. 

Trình tự thao tác: 

- Đóng chắc chắn các dao cách ly DT1 – DT6 

- Đóng các máy cắt MT1 – MT6 

Kết quả cả 6 máy biến áp được đưa vào hoạt động. 
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chương 2 

Phân tích quá trình công nghệ của dây truyền 

cán thép, phân tích hệ thống trang bị điện của 

nhà máy 

2.1. tổng quan về dây truyền cán 

Khu 

đóng 

bó 

thép 

dây

Khu bó thép thanh

  Sàn nguội

 thép cán dây

Làm mát

 Block

 cán tinh

 Vùng 

cán tinh
 Vùng 

cán trung

 Vùng

 cán thô

Bàn nạp phôi

Tay lấy phôi

Lò nung phôi

  Sàn nguội 

thép cán thanh

Hình 2.1. Sơ đồ công nghệ dây truyền sản xuất thép 

Quá trình đưa phôi vào lò nung được di chuyển bằng con lăn điều khiển 

bằng các động cơ, píttông thuỷ lực 

Khi phôi được chuyển tới trước cửa lò sau một thời gian tính toán sẽ có tín 

hiệu điều khiển tới pittông thuỷ lực của bàn đẩy, van thuỷ lực mở ra phôi sẽ 

được bàn đẩy đẩy vào lò, khi chạm tới vị trí của công tắc hành trình thì bàn 

đẩy dừng lại, pittông được mở van theo chiều ngược lại kéo bàn đẩy về khi tới 

điểm ban đầu thì dừng lại chờ tín hiệu cho lần đẩy tiếp theo 
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Lò nung: được lắp ghép bởi các vật liệu chịu nhiệt cao và cách nhiệt tốt, 

xung quanh lò nung được trang bị các ống dẫn dầu và quạt gió. Phôi được 

nung qua 3 vùng nhiệt độ: 

+ Vùng đốt nóng: phôi được đốt từ phía trên với nhiệt độ đốt ở vùng này 

là từ: t0 = 1050  11100 

+ Vùng điều nhiệt 1: phôi được đốt từ phía dưới, nhiệt độ đốt ở vùng này 

là từ:  t0 =1110  11200 

+ Vùng đều nhiệt 2: phôi ở vùng này được làm cho đều nhiệt, mặt ngoài 

cũng như trong nhiệt độ của vùng này là từ: t0 =1120  11290 

Nhiệt liệu để nung nóng phôi là dầu FO 

Trước khi dầu được đưa ra qua buồng sấy cục bộ. Khí nén được đưa vào 

ống dưới áp suất của dầu trong ống, van được mở ra và phun ra dưới dạng sương 

mù.Van điều khiển gió được mở ra, gió thổi vào và cháy mọi nơi trong lò 

Nhiệt độ trong lò luôn được thay đổi cho phù hợp bằng cách điều khiển 

van dầu, van gió sao cho hợp lý. Với mục tiêu giảm tiêu hao năng lượng tối đa. 

Van dầu, van gió được điều khiển theo nguyên tắc: khi cần tăng nhiệt độ thì 

mở van gió lớn hơn trước rồi mới đến van dầu, và ngược lại khi muốn hạ nhiệt 

thì đóng bớt van dầu trước rồi mới đến van gió, như vạy dầu mới được cháy hết 

không bị tiêu hao thừa.  

Tỷ lệ nhiên liệu dầu/ khí = 1L/ 10m3 

Phôi lần lựơt đi qua các vùng nung nhiệt trong một khoảng thời gian đã 

được tính toán, cho đến khi được đưa đến cửa ra cua lò thì đã đạt được nhiệt độ 

mong muốn. Bộ phận đẩy phôi sẽ đẩy phôi ra khỏi lò nung tới giá cán để cán. 

Phôi khi ra khỏi lò nung phải đạt tiêu chuẩn, nếu không sẽ bị đẩy ra bởi một hệ 

thống thuỷ lực 
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2.2. hệ thống trang bị điện của nhà máy 

2.2.1. Trang bị điện cho khu vực lò nung 

          Sàn con lăn

 di chuyển phôi ra ngoài

Tay lấy phôi

Bàn nạp phôi

 

Hình 2.2. Khu vực lò nung 

Sử dụng kiểu lò nung liên tục, với 3 vùng nhiệt (vùng 1 : t0 = 1050  

11100, vùng 2: t0 =1110  11200, vùng 3: t0 =1120  11290), với cấu trúc đáy di 

động, nung một mặt, sử dụng phương pháp nạp liệu theo hàng. Toàn bộ hệ 

thống lò nung được thiết kế bởi DANIELI (Italy). 

Lò lung được chia làm các phần chính sau: 

+ Phần nạp phôi gồm:  

-Bàn nạp phôi. 

-Tay lấy phôi. 

-Giàn con lăn vào lò (chia làm 3 phần). 

+ Phần vào phôi gồm:  

-Cửa vào.  

-Tay đẩy phôi. 

-Giàn con lăn vào phôi (2 phần).  

-Chặn cữ cuối lò. 
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-Chặn cữ trung gian. 

-Bộ phận di chuyển đáy lò. 

+ Phần ra phôi gồm: 

-Cửa ra của lò. 

-Kick-of.  

-Giàn con lăn ra phôi. 

-Bộ phận di chuyển đáy lò 

+ Điều chỉnh các vùng đốt gồm:  

-Vùng gia nhiệt (vùng 1). 

-Vùng đồng nhiệt 2. 

-Vùng đồng nhiệt 3. 

+ Các điều chỉnh phụ khác gồm: 

-Điều chỉnh áp suất khí đốt. 

-Điều chỉnh áp suất lò. 

-Điều chỉnh nhiệt độ khí đốt. 

-Điều chỉnh nhiệt độ khí thải. 

+ Các thiết bị khác:  

-Hệ thống thủy lực. 

-Hệ thống nén khí. 

-Hệ thống dầu FO... 
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2.2.2. Trang bị điện cho khu vực cán thô 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.3. Khu vực giá cán thô 

Sử dụng loại máy cán nóng liên tục, gồm 6 gía cán( 3 giá cán đứng xen kẽ 

với 3 giá cán nằm) từ K1  K6 có đường kính trục cán D = 510 ( với Dmin = 

480mm, Dmax = 525mm) được truyền động bởi động cơ một chiều. Mỗi động 

cơ có thông số sau: công suất P=250KW, tốc độ n=1050  2000. (vòng/phút), 

điện áp vào U=600V DC. 

2.2.2.1. Cấu tạo giá cán 

          Giá cán thực hiện nguyên công chính là làm biến dạng dẻo kim loại để 

có hình dạng và kích thước mong muốn. Kim loại được nén ép và lẹp kéo qua 

giữa hai trục cán quay ngược chiều nhau. Một máy cán(Hình 1.5) thường có 

những bộ phận chính sau:   

A – Hộp cán  

B – Cơ cấu truyền động 

C – Khớp nối giữa cơ cấu truyền động với hộp cán  

D – Hộp số; E – Động cơ truyền động chính 
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Hình 2.4. Cấu tạo máy cán nằm 

 

Hình 2.5. Cấu tạo máy cán đứng 
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 a) Hộp cán :  

          Hộp cán gồm có hai hay nhiều trục cán mà gối trục đặt trên thân máy . 

Trục cán trên có thể được dịch chuyển theo phương thẳng đứng và được định 

vị bởi thiết bị kẹp trục còn trục dưới thường được đặt cố định .   

 

 

Hình 2.6. Cấu tạo hộp cán 

Trong đó: 

Encoder – đếm tốc độ  

      Gap indicator – Thiết bị chỉ báo 

      Screwdown gear – ốc vít hộp số 

Screwdown spindle –vít dạng con suốt trục xoay  

Chocks – cái lót trục 

Support entry – thanh chống đỡ 

Rest bar – thanh đỡ ngang 
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Chock-frame – lót đệm khung 

 b) Cơ cấu và thiết bị truyền :   

          Cơ cấu và thiết bị truyền có thể khác nhau tuỳ theo nhiệm vụ và cấu tạo 

 của máy cán. ở các máy cán lớn (như cán thô, cán thép lá dày) cũng như ở các 

máy cán tốc độ lớn thì các trục cán được truyền động riêng rẽ từ hai động cơ 

điện riêng. Còn ở các máy cán khác thì truyền động các trục cán do một động 

cơ điện đảm nhiệm thông qua hộp bánh răng(có tỉ số truyền i = 1) để truyền 

động cho trục cán. Nếu tốc độ của động cơ điện không phù hợp với tốc độ 

quay của trục cán thì trên đường dẫn động từ động cơ điện tới trục cán có hộp 

giảm tốc hoặc tăng tốc và khớp nối chính. Do trục cán trên có thể dịch chuyển 

lên xuống để thay đổi độ dày cán nên khoảng cách giữa hai trục chính cũng 

thay đổi. Do vậy, hai đầu của các trục chính đều có khớp nối cầu ở các máy 

cán đòi hỏi tốc độ ổn định thì giữa động cơ điện và hộp tốc độ còn có bánh đà. 

c) Động cơ điện : 

          Động cơ điện thường dùng động cơ luyện kim chuyên dùng có thổi gió 

làm mát. ở máy cán có tốc độ cán không đổi (cán thô liên tục) thường dùng 

động cơ đồng bộ (đôi khi dùng động cơ không đồng bộ với bánh đà ).  

          ở máy cán có điều chỉnh tốc độ cán thì sử dụng động cơ điện một chiều, 

nguồn một chiều  được cấp từ bộ chỉnh lưu riêng.  
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2.2.3.Trang bị điện cho khu vực cán trung 

Hình 2.7. Giá cán trung 

Gồm 8 giá cán liên tục đặt xen kẽ nhau từ K#714 có đường kính trục cán 

D510 ( với Dmin = 445mm, Dmax = 510mm, chiều dài thân trục L=810mm). 

Được truyền động bởi động cơ một chiều. Mỗi động cơ có thông số sau: công 

suất P=315KW, tốc độ n=10502000 (vòng/phút), điện áp vào U=600V dc. 

Ngoài ra còn có 2 máy cắt ở hai đầu phía cán trung 

+ Máy cắt Fly shear 1( SH1) làm nhiệm vụ cắt đầu phôi thép trước khi đưa 

vào giá cán trung 

+ Máy cắt Fly shear 2( SH2 ) làm nhiệm vụ cắt đầu thép trước khi đưa vào 

giá cán tinh. Cả hai máy cắt đều được dẫn động bằng động cơ điện một chiều 

Các HMD của phía cán trung 

+ HMD 2 đặt trước SH1, HMD3 đặt sau SH1 điều khiển SH1 cắt đầu phôi 

+ HMD4 đặt trước SH2, HMD5 đặt sau SH2 điều khiển SH2 cắt đầu thép 

trước khi đưa vào giá cán tinh 

+ HMD6 đặt ở giữa giá cán trung và giá cán tinh để quét ảnh phôi 
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2.2.4. Trang bị điện cho khu vực cán tinh 

+ Giá cán tinh thép thanh: Gồm 4 giá cán liên tục đặt xen kẽ nhau từ 

K#1518 có đường kính trục cán D360390 ( tuỳ thuộc vào đường kính sản 

phẩm mà ta sử dụng trục cán thích hợp). Được truyền động bởi động cơ một 

chiều. Mỗi động cơ có thông số sau: công suất P=400KW, tốc độ 

n=10002000 (vòng/phút), điện áp vào U=700Vdc. 

Sau tất cả các động cơ của 3 giá cán đều được ổn định tốc độ 

Giữa 2 trục cán của giá cán tinh có 1 HMD như vậy giá cán tinh có 3 HMD 

cảm nhận độ trùng để điều khiển tốc độ của các động cơ dẫn động trục cán 

 

 

Hình 2.8. Khu vực cán tinh 

+ Giá cán tinh thép dây: Gồm 2 giá cán liên tục được nối cứng trục với 

nhau một trong một hộp cán gọi là Block cán tinh BGV#12. Được truyền 

động bởi động cơ một chiều. Mỗi động cơ có thông số sau: công suất 

P=400KW, tốc độ n=10002000 (vòng/phút), điện áp vào U=700Vdc. 
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Hình 2.9. Khu vực Block cán dây 

2.2.5. Trang bị điện cho máy cắt phân đoạn và sàn trung chuyển 

- Động cơ DC truyền động cho máy cắt nguội 

- Động cơ xoay chiều truyền động cho sàn con lăn 

- Xilanh thuỷ lực truyền động cho bàn Appron 

- Động cơ truyền động cho sàn nguội răng cưa và xích chuyền 

- Động cơ truyền động cho máy cắt phân đoạn  

- Động cơ truyền động cho xích chuyền và sàn con lăn khu đóng bó  

- Photocell phát hiện thép ( cảm biến quang phát hiện thép ) 

- Cảm biến đếm số thanh thép  

- Cảm biến báo vị trí  

2.2.6. Trang bị điện cho máy cắt thành phẩm, bộ đếm, bộ bó thép 

- Động cơ bơm dầu thuỷ lực  

- Động cơ dẫn động vít xoắn của bộ đếm  

- Các động cơ của sàn con lăn 
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- Bộ đếm có hai cảm biến quang PHS1, PHS2 

- Bộ bó có 6 cảm biến quang PHS3, PHS4, PHS5, PHS6, PHS7 để định 

vị vị trí các điểm bó, PHS8 điều khiển bàn cân kiểm tra sản phẩm 

Trên máy bó có 5 cảm biến từ PX1, PX2 cảm nhận vị trí của máy bó, PX3, 

PX4 cảm nhận vị trí của ngoàm kép, PX5 cảm nhận trạng thái của kẹp dây. Cả 

5 cảm biến này đều tham gia điều khiển máy bó thép. 

2.2.7. Trang bị điện cho khu vực hoàn thiện thép dây 

- Gồm 22 động cơ xoay chiều truyền động điện cho sàn con lăn: 1,1 

KW; 1420( vòng/ phút); U = 220/ 380V 

- 4 động cơ AC bơm thuỷ lực: 55KW; 1475( vòng/ phút); U= 380/ 660V 

- 1 động cơ AC bơm tuần hoàn: 7,5 KW; 1460( vòng/ phút); U= 380/660V 

- 1 động cơ xe chuyển cuộn: 5,5KW; 940( vòng/ phút); U= 380/660V 

- 1 động cơ quạt gió xe chuyển cuộn: 0,068KW; 2900( vòng/ phút); U= 

230/ 400V  

- Hệ thống các cảm biến , công tác hành trình 

2.3. Giai đoạn nung phôi 

Phôi được nhập từ các nơi vào nhà máy kể cả phôi trong nước và nước 

ngoài theo nhiều con đường khác nhau. Trước khi được đưa vào dây truyền cán 

đều phải qua kiểm tra, phôi phải đạt yêu cầu về chất lượng. Phôi dài 5m, loại 

có tiết diện 130*130mm trọng lượng khoảng 650 kg, loại có tiết diện 

120*120mm trọng lượng khoảng 550kg 

2.4. Các giai đoạn cán 

Để cán ra thép thì có 3 giai đoạn: 

+Cán thô 

+ Cán trung  

+ Cán tinh 

2.4.1. Giai đoạn cán thô: 

Giá cán thô có 6 trục cán từ trục 1 đến trục 8 thì được xắp xếp như sau: 

+ Các trục 1,3,5,7 được nằm ngang với mặt đất 
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+ Các trục 2,4,6,8 được đặt vuông góc thẳng đứng với mặt đất 

 Nguyên tắc làm việc của giá cán thô là tạo sức căng cho đoạn phôi nằm 

giữa hai trục cán, tức là tốc độ đầu vào của trục cán sau phải lớn hơn tốc độ 

đầu ra của trục cán trước. Tức là thể tích của phôi qua các giá cán trong cùng 

một đơn vị thời gian là như nhau: F.V1 = F.V2 = ... = Fn.Vn 

 Thực chất của việc điều chỉnh tốc độ các trục cán là điều chỉnh mômen 

quay của chúng, nghĩa là điều chỉnh mômen quay của động cơ dẫn động cho 

chúng, mà như ta đã biết mômen quay tỉ lệ với dòng điện phần ứng. Dựa vào 

đó mà ở đây đã điều chỉnh bằng cách thay đổi dòng điện phần ứng. Các tín 

hiệu lấy ra ở đây là tín hiệu đo giá trị dòng điện từ các đồng đo ở các động cơ, 

thực chất chỉ lấy giá trị dòng điện từ động cơ dẫn động trục cán thứ nhất để 

làm cơ sở, khi cần tăng hay giảm dòng điện các động cơ sau sẽ nhân với một 

số cố định. Như vậy các đầu ra của PLC đưa đến giá cán thô là tới các động cơ 

dẫn động trục cán.  

2.4.2. Giai đoạn cán trung 

Giai đoạn cán trung có 6 trục cán từ 9 đến 14 cũng được đặt xen kẽ nhau 

giữa giá cán nằm và giá cán đứng. 

 Nguyên tắc làm việc của giá các trung cũng giống như giá cán thô là tạo 

sức căng cho phôi thép giữa hai trục cán. Các tín hiệu đầu vào của PLC cũng là 

tín hiệu dòng điện đo được từ các động cơ và tín hiệu đầu ra PLC cũng đưa tới 

điều khiển các động cơ. Cũng giống như cán thô tín hiệu cơ sở là tín hiệu dòng 

điện của trục cán một trên giá cán trung. 

Việc điều chỉnh tốc độ được thực hiện thông qua PLC điều khiển bộ 

biến đổi SIMOREG điều khiển động cơ. 

ở đầu và đuôi giá cán trung có hai máy cắt SH1, SH2. SH1 có nhiệm vụ 

cắt đầu phôi trước khi đưa vào giá cán trung, đoạn bị cắt khoảng 5cm, mục 

đích là tránh đầu phôi bị nguội vào cán sẽ bị vỡ. SH2 có nhiệm vụ cắt đầu phôi 

trước khi sang giá cán tinh, đoạn cắt khoảng 20cm, mục đích như SH1. Trước 

khi vào máy cắt đều có 1 HMD để báo có phôi thép đi tới, đưa về PLC kết hợp 

với các thông số: vận tốc phôi ở đầu ra phía trước máy cắt, khoảng cắt từ HMD 
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đến điểm cắt, gia tốc cắt, để PLC xử lý và ra lệnh lúc nào cắt nhằm mục đích 

cắt đầu phôi mà đầu phôi mới không bị cong. 

2.4.3. Giai đoạn cán tinh 

4 giá cán tinh cũng như giá cán trung đều được đặt xen kẽ nhau giữa giá 

cán nằm và giá cán đứng. 

Nguyên tắc làm việc và điều chỉnh tốc độ động cơ truyền động cho các 

trục cán dựa trên độ trùng của phôi thép. Giữa hai trục cán tinh có một cảm 

biến (HMD) quét ảnh, cảm nhận độ trùng của phôi thép giữa hai trục cán. Tín 

hiệu từ 3 HMD và tín hiệu dòng điện của các động cơ dẫn động các trục cán 

tinh là các tín hiệu vào đưa tới các đầu vào của PLC, các đầu ra đưa tới các 

động cơ dẫn động các trục cán.  

2.4.4. Block cán tinh thép dây 

Giá cán tinh (FFB) gồm một giá cán gồm 5 trục cán, được lắp đặt giữa 

máy cắt CVR và máy tạo cuộn. Động cơ chính được nối cứng trục tới một hộp 

số cơ khí, dùng để truyền động 2 trục của hộp số nhân. 

Máy được trang bị một vỏ bảo vệ có thể nâng hạ bởi pittông thuỷ lực, 

một máy cắt an toàn được lắp đặt phoá đầu vào của khu vực cán tinh. Máy cắt 

an toàn được dẫn động bởi một xilanh khí nén và được đóng trong những 

trường hợp khẩn cấp để ngăn chặn phôi đi vào FFB.  

FFB được dẫn động bởi hai động cơ điện một chiều, có trang bị một bộ 

hoán đổi nhiệt, động cơ làm mát và điện trở sấy. Động cơ được điều khiển tốc 

độ bằng một bộ biến đổi theo mạch vòng kín, sử dụng thiết bị mã hoá phản hồi 

tốc độ. Một cảm biến phát hiện quá tốc để ngăn chặn những trường hợp động 

cơ chạy quá tốc độ đặt sẵn lớn nhất. 

Phía bên trong khu Block, quanh các giá cán tháo rời ra được, luôn có 

một sợi cáp nylon được làm căng có tác dụng như một cực hạn. Trong trường 

hợp có lỗi cán bên trong Block, giữa các giá cán, sợi cáp nylon sẽ đứt và cực 

hạn sẽ tác động. 



 

 

 27 

Cực hạn thứ hai được đặt trên hộp lỗi cán, phía sau của phía cán cuối 

cùng của FFB. Trong trường hợp lỗi cán phía sau FFB, hộp lỗi cán được mở ra 

và cực hạn tác động. 

2.4.5. Các bảo vệ ở giá cán 

- Yêu cầu: các chốt an toàn đã đóng vào đúng vị trí( nó được kiểm tra 

bằng các sersor ở giá cán đứng). 

- Kiểm tra các van thuỷ lực điều khiển nâng hạ, tiến lùi giá cán, ép/ nới  

khe hở trục cán, tháo/ lắp trục cán. 

- Kiểm tra tất cả các sersor từ báo tốc độ quay trục truyền, vị trí chốt 

hãm, vị trí tháo lắp giá đỡ trục cán. 

- Kiểm tra tất cả các công tắc lưu lượng dầu bôi trơn hộp số giá cán 

- Điểm đặt mức báo động 

- Việc bảo vệ cáp, giữ đỡ cáp và đầu nối 

- Kiểm tra tất cả các công tắc xoay xác định vị trí giá đỡ trục cán( từ 

thấp – cao) 

- Kiểm tra tất cả các cảm biến (Encoder) báo vị trí khe hở trục cán  

- Kiểm tra các công tắc áp lực, lưu lượng nước làm mát trực tiếp/ gián 

tiếp của đầu vào cấp cho toàn bộ cán thô, cán trung. 

-Kiểm tra các công tắc áp lực khí nén đầu vào cấp cho toàn bộ cán thô 

và cán trung. 

2.5. Cắt phân đoạn, khâu trung chuyển, cắt thành phẩm 

2.5.1. Cắt phân đoạn  

Một phôi thép tiết diện 130*130mm sau khi cán qua 3 giai đoạn cán thô, 

cán trung và cán tinh sẽ cho ra sản phẩm thép 10 đến 40 phôi ban đầu có 

độ dài 5m như vậy sau khi ra sản phẩm sẽ có chiều dài rất lớn vì vậy phải có 

quá trình cắt phân đoạn, sản phẩm có độ dài 11,7m. Sau khi cắt cây thép sẽ 

phân thành các đoạn có độ dài: 

l = ( 11,7. 5). 1,001 + 50cm  59(m) 

Trong đó: 11,7m là độ dài thành phẩm; 1,001 là hệ số co giãn khi cây 

thép nguội đi; 50cm là phần bù trừ cho tiêu hao khi cắt thành phẩm. Trên thực 

tế cây thép cắt phân đoạn có độ dài là 60m. 
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Máy cắt phân đoạn có hai đĩa cưa quay ngược chiều nhau, hai đĩa cưa 

nằm trên một mặt phẳng tạo với đường chạy của thép một góc. 

2.5.2. Khâu trung chuyển 

Khâu trung chuyển là một sàn có độ dài lớn hơn cây thép 60m một chút, 

trên sàn có phân thành các rãnh cách nhau 15cm. Sau mỗi lần cắt thì hệ thống 

thuỷ lực sẽ truyền động cho hệ thống gạt đưa các cây thép sang khe hở bên 

cạnh, cuối cùng tới máng con lăn đưa tới máy cắt thành phẩm.  

Mục đích của sàn trung chuyển là làm nguội thép cây trước khi cắt 

thành phẩm, khoảng thời gian làm nguội đó cũng là để giãn thời gian cho các 

khâu sâu sau vận hành vì tốc độ các khâu cán phía trước rất nhanh mà tốc độ 

của của khâu cắt thành phẩm, đếm và bó thép thì chậm hơn một chút. 

2.5.3. Cắt thành phẩm 

Thời gian chuyển thép từ khâu trung chuyển sang sàn con lăn của máy cắt 

thành phẩm được tính toán, sau thời gian đặt thì sàn con lăn chứa đầy thép, các 

động cơ dẫn động sàn con lăn nhận được tín hiệu điều khiển, dẫn động sàn con 

lăn đưa thép tới máy cắt thành phẩm. Phía sau điểm cắt của máy cắt thành 

phẩm có một chốt chặn được dẫn động bằng thuỷ lực, đưa lên và hạ xuống, 

khoảng cách từ chốt chặn đến điểm cắt bằng chiều dài thành phẩm: 11,7m. Khi 

các cây thép tới chốt chặn thì sẽ được làm bằng đầu nhau để khi cắt ra thành 

phẩm sẽ có chiều dài bằng nhau. Sau mỗi lần cắt PLC sẽ đưa ra tín hiệu điều 

khiển cho các pittông thuỷ lực kéo chốt chặn xuống, sàn con lăn tiếp tục đưa 

thành phẩm đến bộ đếm thép. 

2.6. Đếm và bó thép 

2.6.1. Đếm thép 

Thép sau khi được cắt thành phẩm tiếp tục được bàn con lăn của máy cắt 

thép đưa đến cuối sàn, cuối sàn con lăn được chặn bằng một gờ thép, từ sàn con lăn 

của máy cắt thép được hệ thống gạt thuỷ lực đưa sang sàn chứa của bộ đếm.  

Bộ đếm có hai sàn chứa, sàn chứa thứ nhất chứa thép thành phẩm chờ đếm, 

sàn thứ hai chứa thép đã đếm. Trên hai sàn đều có hệ thống xích dẫn động nhờ 

hai động cơ điện. 
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     Thép được đếm cho một vít xoắn, vít xoắn này được đẫn động bởi một động 

cơ điện. Phía trên có một sensor quang PHS2, mỗi lần vít xoắn đưa một thanh 

thép qua, cảm biến sẽ gửi một tín hiệu về PLC, khi nào số lần PHS2 gửi tín 

hiệu về PLC bằng số lần đặt thì PLC sẽ gửi tín hiệu ra lệnh cho động cơ dẫn 

động vít xoắn dừng lại, đồng thời động cơ dẫn động sàn chứa thứ nhất chứa 

thép chờ đếm cũng dừng lại. Sàn thứ hai chứa thép đã đếm được chặn ở cuối 

bởi các ngoàm thép được dẫn động bởi các pittông thuỷ lực. Khi có tín hiệu 

điều khiển từ PLC, các van thuỷ lực sẽ mở, pittông thuỷ lực hoạt động mở 

ngoàm chặn cho thép rơi xuống máng con lăn của máy bó thép. 

2.6.2. Bó thép 

Khi có thép rơi từ bộ đếm thép xuống máng con lăn thì sensor quang PHS3 

gửi tín hiệu báo về PLC, PLC sẽ đưa tín hiệu điều khiển hai động cơ dẫn động phần 

máng trước máy bó quay ngược, mục đích là để dẫn thép về chốt chặn cho bằng 

đầu các cây thép, sau đó thì chúng quay xuôi để đưa thép tới máy bó. 

Mỗi khi các cây thép được máng con lăn đưa tới đi qua một sensor 

quang PHS4, PHS5, PHS6, PHS7 thì sensor quang đó sẽ đưa tín hiệu về PLC, 

PLC đưa ra tín hiệu điều khiển dừng các động cơ và cho máy bó làm việc. Như 

vậy mỗi bó thép thanh sẽ được bó 5 lần. 

Cuối máng con lăn sau máy bó thép là cân điện tử, phía cuối bàn cân có 

một sensor quang PHS8 sẽ gửi tín hiệu về PLC, khi có tín hiệu này PLC sẽ ra 

lệnh cho các động cơ dẫn động máng con lăn sau máy bó và cân điện tử làm 

việc. Cân điện tử này có mục đích sử dụng là cân kiểm tra khối lượng của mỗi 

bó thép, sau khi cân thì mỗi bó thép được một sàn trung chuyển bằng thuỷ lực 

từ bàn cân tới bãi chứa thành phẩm. Từ bãi chứa thành phẩm, thép được cẩu lên 

xe tải đưa đi tiêu thụ. 

2.7. Khu vực hoàn thiện thép dây 

Thép sau khi đi qua khu vực block cán tinh được đưa tới máy đẩy và 

máy tạo cuộn và cho ra sản phẩm thép dây. Sau khi qua máy tạo cuộn thép dây 

được vận chuyển bởi một giàn con lăn, mục đích là để làm mát, trước khi đưa 

tới khu vực hoàn thiện. 
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2.8. Sự cần thiết của hệ điều khiển tự động hoá sử dụng 

kỹ thuật số 

Nền kinh tế thị trường ngày nay là nền kinh tế trí thức, nền kinh tế cạnh 

tranh lành mạnh, ông chủ của các công ty từ nhỏ tới lớn, từ đơn giản đến phức tạp 

đều muốn sản phẩm của công ty mình sản xuất ra đạt chất lượng cao, sản lượng lớn 

giá thành rẻ để đủ sức cạnh tranh với sản phẩm của các công ty khác. 

Để đạt được các chỉ tiêu trên công ty phải đầu tư trang thiết bị, những 

dây truyền sản xuất hiện đại, với các máy móc thiết bi hiện đại tự động hoá 

hoàn toàn hoặc bán tự động để sản xuất hàng hoá mới mong nâng cao năng 

suất lao động, chất lượng sản phẩm và giảm thiểu số công nhân lao động, hạ 

giá thành sản phẩm. 

Mặt khác có nhiều công việc trên dây truyền sản xuất mà vị trí con 

người không thể đáp ứng được như các vị trí có hơi độc trong các nhà máy sản 

xuất hoá chất, nơi có nhiệt độ cao trong công nghiệp luyện kim, nơi cần tốc độ 

làm việc cao như đếm đóng gói sản phẩm, các vị trí cực kì nghuy hiểm... ở 

những vị trí đó cần phải có công nghệ tự động hoá ứng dụng vào, nhờ thiết bị 

máy móc với chu trình tự động hoá lập sẵn giải quyết trọn vẹn hoặc một phần 

công đoạn phức tạp và nguy hiểm. 

Như vậy máy móc thiết bị tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất 

dưới sự điều khiển tự động hoá của một chương trình điều khiển tự động nào 

đó là không thể thiếu được trong ngành sản xuất công nghiệp tiên tiến ngày 

nay, chương trình điều khiển tự động không chỉ thay thế những vị trí con người 

không thể làm được mà trong các dây truyền hiện đại nó còn thay thế hẳn vị trí 

con người nhằm mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao lượng hành 

hoá sản xuất ra, đáp ứng tốt yêu cầu công nghệ đặt ra, con người lúc này chỉ 

đóng vai trò quan sát và kiểm tra giám sát sự hoạt động của dây truyền sản 

xuất chứ không tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hàng hoá. 

Như vậy vai trò của người kĩ sư viết chương trình điều khiển chu trình 

hoạt động của thiết bị đơn lẻ hay một dây truyền sản xuất là rất quan trọng, 
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thiết có hoạt động đúng theo yêu cầu đặt ra hay không, có hoạt động một cách 

tối ưu hay không đều phụ thuộc vào chương trình điều khiển. 

2.9. Truyền thông trong nhà máy 

 Truyền thông là sự thay đổi các dữ liệu giữa các môđun, đó là phần 

chính của Simatic. Hệ điều hành xử lý tất cả các chức năng truyền thông. Hai 

môđun CPU có thể sẵn sàng trao đổi dữ liệu chỉ với một đường cáp nối giữa 

chúng với nhau không cần thêm một phần cứng nào khác. Các môđun CP cung 

cấp một mạng kết nối nội bộ cũng như liên kết với hệ thống bên ngoài rất hiệu 

qu¶(H×nh 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.10. Mạng truyền thông Profibus 

2.9.1. Mạng (network), mạng con (subnet) 

Một mạng là một nhóm các thiết bị nối kết nhau nhằm mục đích truyền 

thông. Nó gồm hay nhiều mạnh con liên kết với nhau, những mạng con này có 

thể cùng hay khác loại. 
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Một mạng con kết hợp với tất cả các trạm truyền thông kết nối cứng, có 

cùng đặc tính vật và các thông số truyền và sử dụng cùng một phương pháp 

truyền để trao đổi dữ liệu. 

2.9.2. Các chức năng truyền thông 

Các chức năng truyền thông là giao tiếp của chương trình người sử dụng với 

tiện ích truyền thông. Các chưong trình truyền thông được tích hợp trong hệ 

điều hành của CPU và được gọi bằng các khối hệ thống dùng cho truyền thông 

nội bộ của Simatic S7. Các khối có thể nạp hiện hữu có khả năng truyền thông 

với các thiết bị bên ngoài nhớ các vi xử lý truyền thông. 

2.9.3. Các mạng con ở Simatic 

2.9.3.1.  MPI, mạng có giá thành thấp dùng với dữ liệu nhỏ 

Mỗi CPU của Simatic S7 được trang bi một giao tiếp đa điểm. Giao tiếp 

này thiết lập một mạng con trong đó CPU giao tiếp người dùng và các thiết bị 

lập trình có thể trao đổi dữ liệu với nhau. Sự trao đổi dữ liệu được thực hiện 

qua các giao thức riêng của Siemens. 

MPI sử dụng cáp hai dây hoặc một cáp sợi quang bằng thuỷ tinh hay 

nhựa làm đường truyền. Chiều dài tối da của cáp cho một đoạn Bus là 50m. Sử 

dụng bộ lặp RS485 làm tăng chiều dài tối đa lên đến 1100m. Mô đun cáp 

quang Optical Link làm tăng chiều dài cho phép thậm chí hơn 100km. Tốc độ 

truyền là 187,5 Kbit/s . 

Số trạm tối đa là 32 mỗi trạm mất một số lượng thời gian nhất định để 

truy cập Bus và gửi dữ liệu. Khi thời gian này kết thúc trạm sẽ chuyển dữ liệu ( 

các quyền trruy cập) sang trạm kế tiếp. Phương pháp này được gọi là  

“ chuyển giao quyền truy cập ” . 

Có thể dùng truyền thông dữ liệu toàn cục, truyền thông trạm ngoài SFC 

hay truyền thông SFB để chuyển dữ liệu giữa các CPU với các mạng con MPI 

mà không cần thêm modul phụ nào. 

2.9.3.2. Profibus trao đổi dữ liệu nhỏ và vừa ở tốc độ cao  

Phương tiện truyền hoặc là cáp hai sợi có bọc hoặc là cáp quang bằng 

thuỷ tinh hay bằng nhựa. Tốc độ truyền xác định độ dài của từng đoạn cáp. Độ 
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dài tối đa ở tốc độ truyền cao nhất (12Mbit/s) là 100m và 1000m ở tốc độ thấp 

nhất (9,6Kbit/s) có thể mở rộng mạng bằng các thiết bị lập trình hay các 

Môdul quang học. 

Số lượng trạm cực đại là 127. Các trạm có thể là chủ đông và bị động. Một 

trạm chủ động cần một số thời gian để truy cập vào đường trục và gửi dữ liệu. Sau 

một thời gian hạn định trạm sẽ chuyển quyền truy cập sang các trạm chủ kế tiếp. 

Thủ tục này được gọi là chuyển giao quyền. Khi một trạm bị động (trạm tớ) được 

gán cho một trạm chủ động ( trạm chủ ) trạm chủ sẽ liên thông với trạm tớ khi có 

tín hiệu. Một trạm bị động không thể nhận được quyền truy cập.  

2.9.3.3. Ethernet công nghiệp trao đổi dữ liệu tốc độ cao với khối lượng lớn  

 Ethernet công nghiệp là một mạng con dùng để nối kết các máy tính và 

các bộ điều khiển PLC. Các mạng con này trước hết được sử dụng cho các ứng 

dụng công nghiệp . 

Về mặt điện, các nối kết vật lí là các cáp đồng trục hai sợi có bọc kép 

hoặc cáp đôi dây xoắn công nghiệp.   

Về mặt quang, các kết nối vật lí là các sợi quang học bằng thuỷ tinh. 

Kích cỡ của mạng điện là 1,5m. Trong khi kích cỡ của một mạng quang tới 4,5 

km. Tốc độ truyền được ấn định ở 10Mbit/s.  

Ethernet công nghiệp có thể tạo mạng tới hơn 1000 trạm. Trước khi truy 

cập mạng, trạm cần kiểm tra để xác định xem trạm khác có sẵn sàng gửi dữ 

liệu tới không .Khi một trạm khác đang gửi dữ liệu, các trạm khác nữa phải đợi 

một thời gian lâu trước khi truy cập lại vào mạng. Cái đó gọi là thủ tục truy cập 

CSMA/ CD. Tất cả các trạm có quyền như nhau. 

Có thể trao đổi dữ liệu với truyền thông SFB qua Ethernet công nghiệp 

và sử dụng chức năng của S7. Ethernet công nghhiệp đòi hỏi các modul CP ở 

gần kề. Có thể dùng các CP này để thiết lập kết nối ISO – Transport hay ISO – 

ON  -tủ và điều khiển kết nối này với giao diện gửi/ nhận.  
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2.10. Sự cần thiết của việc hoàn thiện các khâu tự 

động hoá trong nhà máy  

Trong thời đại hiện nay với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ 

thuật đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt đời sống, kinh tế, xã 

hội…Để nắm bắt và vận dụng nó cho phù hợp với quá trình sản xuất đối với 

một quốc gia là một vấn đề được đặt lên hàng đầu. Đất nước ta là một đất nước 

phát triển chậm, đi sau các nước phát triển về tiến bộ khoa học kỹ thuật và 

công nghệ. Việc lựa chọn và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật của các 

nước phát triển trên thế giới vào nước nhà là hết sức quan trọng, nhất là trong 

các ngành sản xuất công nghiệp nặng như: Địa chất, dầu khí, sản xuất xi 

măng, sản xuất thép… 

Theo định hướng của chính phủ sản xuất thép là một ngành mũi nhọn 

trong chiến lược phát triển kinh tế nước nhà. Vì vậy việc ứng dụng thành tựu 

khoa học kĩ thuật tiên tiến vào sản xuất thép là hết sức quan trọng, thành tựu 

khoa học tiên tiến ở đây chính là quá trình tự động hoá trong dây chuyền sản 

xuất thép. Nó cho phép thay thế sức người trong lao động, đem lại sản phẩm 

chất lượng cao, sản lượng lớn, giá thành hạ. 

Là một người kĩ sư trong tương lai cần phải có ý thức và trách nhiệm về 

điều đó, cho nên trong quá trình tìm hiểu tại công ty sản xuất thép úc em đã 

nghiên cứu một cách tổng quan về công nghệ cán thép và quá trình tự động 

hoá trong dây chuyền sản xuất, đặc biệt là hệ thống PLC, trong đồ án này em 

đã được giao nhiệm vụ thiết kế hệ thống tự động hoá điều khiển sự hoạt động 

của khu vực hoàn thiện thép dây.  

2.10.1. Giới thiệu về công nghệ cán thép và những dụng của PLC 

Cán là một hình thức gia công bằng áp lực để làm thay đổi hình dạng và 

kích thước của vật thể kim loại dựa vào biến dạng dẻo của nó. Yêu cầu quan 

trọng trong quá trình cán là ứng suất nội biến dạng dẻo không được lớn, đồng 

thời kim loại vẫn giữ được độ bền cao. Như ta đã biết ứng suất nội biến dạng 

dẻo giảm khi nhiệt độ kim loại tăng lên thực tế cán nóng hay được sử dụng để 

giảm lực cán và năng lượng tiêu hao trong quá trình cán. 
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Dây chuyền cán thép của công ty sản xuất thép Việt úc SSE có 14 giá 

cán đựoc sắp xếp trên cùng một đường đi của phôi liệu, phôi liệu sau khi đã 

được nung đến nhiệt độ 1200° được cán ép qua từng giá cán, sau mỗi giá cán 

tiết diện phôi, diện tích phôi thép nhỏ dần, chiều dài phôi thép tăng lên. Với 6 

giá cán đầu, phôi thép được cán ép và kéo căng giữa các giá cán. 4 giá cán tiếp 

theo phôi thép được cán ép và tạo võng giữa các giá cán,. 6 giá cán tiếp theo 

thép được cán theo công nghệ Block. Vì chiều dài phôi thép sau mỗi giá cán lại 

căng ra, do đó tốc độ dài các trục cán phải luôn đảm bảo bằng tốc độ dài nhân 

với hệ số dãn dài của phôi thép ngay trước đó, nếu điều này không đựơc đảm 

bảo sẽ dẫn đến phôi liệu bị đứt giữa 2 giá cán do bị kéo căng hoặc bị đùn ra 

ngoài đường công nghệ giữa 2 giá cán do bị võng. Lúc đó sẽ xảy ra sự cố về 

công nghệ cán. Để đảm bảo cân bằng được phép toán trên, người ta đã áp dụng 

công nghệ cán điều khiển căng và điều khiển võng. Sau khi thép đã được cán, 

kéo tạo ra kích thước sản phẩm như mong muốn, nếu là thép cuộn thì sẽ được 

đóng bó, cân đánh giá chất lượng, treo nhãn mác, nhập kho chờ xuất xưởng. 

Nếu là thép cây thì sẽ được cắt phân đoạn thành những đoạn tiêu chuẩn, đếm 

số cây thép xác định cho mỗi bó, bó thành từng bó có trọng lượng tương đương 

nhau, cân treo nhãn mác. Các kĩ thuật kéo căng, tạo võng, công đoạn thu hồi 

và bao bó sản phẩm được thực hiện như sau: 

ở phần đầu của dây chuyền công nghệ, phôi thép còn to, tốc độ dài trên 

mỗi trục cán chậm người ta sử dụng kĩ thuật cán ép kết hợp, kéo căng phôi 

thép giữa các trục cán. Kĩ thuật kéo căng được thực hiện như sau: ở thời điểm 

phôi thép bắt đầu ăn vào một trục giá cán bất kì và chưa ăn vào trục giá cán 

tiếp sau người ta tiến hành đo mômen tải của trục cán đó( thông qua các thông 

số tốc độ, dòng tải, điện áp của động cơ lai trục cán). Tiếp theo điều khiển 

giảm tốc độ giá cán trước đó để giảm mômen tải của nó vài % theo chế độ đặt 

của người thợ vận hành dây chuyền cán. Như vậy giữa hai giá cán sẽ tồn tại 

một lực căng, điều này đảm bảo cho phôi liệu thép không bị đùn ra ngoài 

đường công nghệ và do phôi liệu thép còn to nên cũng không bị kéo đứt. Kĩ 

thuật tạo võng được thực hiện theo nguyên tắc sau: giữa 2 giá cán người ta đặt 
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một thiết bị kiểm tra độ trùng của phôi thép, gọi là thiết bị quét độ võng. Thiết 

bị quét độ võng này biến đổi thiết bị nhận được về vị trí của phôi thép tính theo 

trục đứng thành tín hiệu điện. Khi phôi thép đi qua vùng giữa 2 giá cán, máy 

quét độ võng gửi tín hiệu độ võng đo được tới trung tâm điều khiển PLC. Tại 

PLC tín hiệu độ võng sẽ được kiểm tra so sánh với số liệu chuẩn đặt bởi người 

thợ vận hành dây chuyền cán. Nếu độ võng lớn hơn giá trị chuẩn thì PLC sẽ tự 

động điều chỉnh giảm tốc độ các giá cán phía trước, nếu độ võng nhỏ hơn giá 

trị cho trước thì PLC sẽ điều khiển tăng tốc độ giá cán phía trước. Như vậy độ 

võng của thép sẽ được ổn định quanh giá trị đặt trước, đảm bảo cho phôi thép 

không bị kéo đứt hoặc bị đùn ra ngoài đường cán nhờ việc hiệu chỉnh tốc độ 

động cơ theo nguyên tắc đã cho.  

2.10.2. Đánh giá và đề xuất cho việc tự động điều khiển quá trình đóng bó 

thép cuộn  

      Với dây truyền sản xuất thép của nhà máy là tương đối đồng bộ và tự động 

hoá hầu như cho tất cả các khâu. Nhưng bên cạnh đó việc tự động hoá lại chưa 

hoàn thiện cho khu đóng bó của cả thép dây và thép thanh. Cụ thể là ở khu vực 

hoàn thiện thép dây bộ phận bó thép vẫn chưa tự động. Điều này là nguyên 

nhân của việc giảm năng suất sản xuất của nhà máy: Do vừa mất nhiều thời 

gian cho việc đóng bó thủ công băng tay, vừa sử dụng nhiều nhân công làm 

việc trong môi trường bụi bẩn , nhiệt độ cao và tiếng ồn lớn. Thấy dõ điều này 

việc cải tiến công đoạn tự động bó thép thành phẩm là việc làm cần thiết để 

nâng cao năng suất lao nhà máy và giảm những lao động thủ công vất vả và 

độc hại cho công nhân. Chính vì thế việc tự động hoá toàn bộ hệ thống trong 

khu vực hoàn thiện thép dây là rất quan trọng. Ngoài ra khâu đóng bó còn rất 

quan trọng trong việc bó hàng có trọng lượng ổn định, bó gọn gàng chặt chẽ là 

những thông tin làm vừa lòng khách, giúp khách hàng dễ vận chuyển, tính 

toán chọn lựa hàng hoá… Việc ứng dụng công nghệ điều khiển PLC trong khu 

vực này là không thể thiếu được, nó góp phần nâng cao công suất sản xuất, 

nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. 

 



 

 

 37 

Chương 3.  

trang bị điện khu vực hoàn thiện thép dây. đi 

sâu tìm hiểu hệ thống điều khiển quá trình 

đóng bó thép cuộn 

3.1. Hệ thống bàn con lăn vận chuyển bàn chở thép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Nguyên lý hoạt động 

Hệ thống vận chuyển bàn chở thép bao gồm 18 bàn con lăn, được truyền 

động bởi 18 động cơ điện xoay chiều 3 pha. 18 bàn con lăn này được đặt liên 

tiếp nhau, tạo thành một đường vận chuyển khép kín tuần hoàn. Trên đường 

vận chuyển này sẽ có 13 bàn chở thép di chuyển vòng tròn để thu gom thép rồi 

đưa tới khu vực bó, khu vực cân và tháo dỡ thép cuộn. Trên mỗi bàn con lăn 

đều có một cảm biến vị trí để phát hiện chính xác bàn chở thép cuộn đang ở 

trên bàn con lăn đó. Quá trình điều khiển động cơ để vận chuyển bàn chở thép 

diễn ra như sau: 
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Để tiết kiệm năng lượng trong quá trình điều khiển thì các động cơ chỉ 

được khởi động khi có bàn chở thép chạy đến khu vực hoạt động của nó, sau 

bàn chở thép di chuyển ra khỏi khu vực hoạt động của nó thì nó ngừng hoạt 

động. Hệ thống phanh của các động cơ luôn được cấp điện để mở ra trước thì 

mới cấp điện để các động cơ khởi động. Giả sử bàn chở thép đang nằm trên 

bàn con lăn số 18(sensor cảm biến vị trí U18VRRB001 tác động). Nếu tất cả 

các điều kiện sau đây thoả mãn: Giữa bàn con lăn số 1 và bàn con lăn số 2, 

trên bàn con lăn số 1 không có bàn chở thép, đồng thời bàn con lăn số 1 đang ở 

vị trí thấp( sensor U01VSRS001 tác động), chặn cữ ở vị trí thấp(sensor 

U01VSRS008 tác động). Thì PLC sẽ cấp đIện cho động cơ M18 và M1 hoạt 

động để vận chuyển bàn chở thép từ vị trí BCL18 sang BCL1. Khi tới vị trí 

BCL1(sensor U01VRRB001 tác động) thì: 

- Động cơ M1 ngừng hoạt động, gửi tín hiệu về PLC đã sẵn sàng cho 

quá trình thu gom các vòng thép 

- Động cơ M18 sẽ tiếp tục hoạt động nếu trên bàn con lăn số 17 có bàn 

chở thép đang nằm chờ ở đó, đồng thời động cơ M17 không có bàn chở thép 

thì động cơ M18 sẽ ngừng hoạt động. Sau khi đã nhận được tín hiệu đã thu 

gom thép xong, đồng thời thoả mãn các điều kiện: Giữa bàn con lăn số 2 và 3, 

trên bàn con lăn số 2 không có bàn chở thép thì động cơ M1 và M2 hoạt động 

vận chuyển bàn chở thép từ bàn con lăn số 1 sang bàn con lăn số 2. Tới BCL số 

2(sensor U02VRRB001 tác động) thì:  

- Động cơ M1 sẽ tiếp tục hoạt động nếu trên bàn con lăn số 18 đang có 

bàn chở thép nằm chờ, đồng thời động cơ M18 cũng được khởi động để vận 

chuyển bàn chở thép sang BCL1. Còn nếu trên BCL18 không có bàn chở thép 

thì động cơ M1 sẽ ngừng hoạt động 

 - Động cơ M2 sẽ tiếp tục hoạt động nếu giữa BCL số 3 và 4, trên BCL số 

3 không có bàn chở thép. Đồng thời động cơ M3 được khởi động để vận 

chuyển bàn chở thép từ BCL số 2 sang BCL số 3. 

Quá trình điều khiển các động cơ khác diễn ra tương tự. Khi bàn chở thép di 

chuyển tới vị trí BCL5(sensor U05VRRB001 tác động), nếu:  
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 +Trên BCL số 6 không có bàn chở thép(sensor U06VRRB001b không 

tác động) 

 + BCL số 6 nằm ở vị trí sẵn sàng nhận bàn chở thép mới(sensor 

U06VRRB001a tác động). Thì động cơ M6 được khởi động chạy thuận cùng 

động cơ M5 vận chuyển thép sang BCL6. Khi tới BCL6(sensor 

U06VRRB001b tác động) thì: 

 * Động cơ M5 ngừng hoạt động, BCL6 quay một góc 90 độ ngược chiều 

kim đồng hồ 

 * Động cơ M5 sẽ tiếp tục hoạt động cùng động cơ M4 để vận chuyển 

bàn chở thép từ bàn con lăn số 4 sang bàn con lăn số 5, nếu trên bàn con lăn số 

4 đang có bàn chở thép nằm ở đó, còn nếu không có thì động cơ M5 cũng 

ngừng hoạt động. 

 BCL số 6 quay một góc 90 độ đến khi senssor U06VRRB001c tác động 

thì ngừng quay. Nếu giữa BCL7 và BCL8, trên bàn con lăn số 7 không có bàn 

chở thép thì động cơ M6 khởi động quay ngược cùng động cơ M7 quay thuận 

để vận chuyển bàn chở thép từ BCL số 6 sang BCL số7. Khi tới BCL số 7( 

sensor U07VRRB001 tác động) thì: 

 - Động cơ M6 ngừng hoạt động, bàn con lăn số 6 quay một góc 90 độ 

cùng chiều kim đồng hồ để trở về vị trí cũ, khi sensor U06VRRB001a tác động 

thì bàn con lăn số 6 ngừng quay. 

 - Động cơ M7 sẽ tiếp tục hoạt động để vận chuyển bàn chở thép đi tiếp 

nếu các điều kiện tương tự như phía trên nhằm đảm bảo cho hai bàn chở thép 

không va chạm với nhau được thoả mãn. 

 Bàn chở thép tiếp tục được chuyển tới vị trí BCL10( sensor 

U10VRRB001 tác động) thì dừng lại và gửi tín hiệu bắt đầu chu trình bó thép. 

Sau khi nhận được tín hiệu đã bó thép xong từ PLC, bàn chở thép lại tiếp tuc 

được vận chuyển đến vị trí bàn con lăn số 14 là khu vực tháo dỡ thép( sensor 

U14VRRB001 tác động) thì dừng lại để tiến hành tháo dỡ. Dỡ xong thép, bàn 

chở thép lúc này không còn thép lại tiếp tục hành trình vòng tròn về bàn con 

lăn số 1 để gom thép. 
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 Quá trình vận chuyển thép cứ thế diễn ra một cách tuần hoàn, liên tục. 

Trong quá trính hoạt động. Do vậy khi xảy ra mất điện, hay bị dừng sự cố và 

đã được khắc phục xong thì hệ thống sẽ thực hiện tiếp các thao tác đang dở 

dang mà không phải bắt đầu lại từ đầu. Do hệ thống có sử dụng các phần tử 

nhớ nên nếu vì một lý do nào đó mà bị loạn chương trình điều khiển ta có thể 

Reset toàn bộ hệ thống bằng nút I6.5. Khi xảy ra sự cố, người trực ca sẽ theo 

dõi và phát hiện đó là sự cố của khu vực nào để ấn nút dừng sự cố của khu vực 

đó. Tín hiệu sự cố được gửi về PLC, PLC sẽ ra lệnh dừng làm việc và gửi tín 

hiệu ra đèn nháy báo sự cố khu vực tương ứng. 
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3.1.2. Sơ đồ điều khiển 
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3.1.3. Lưu đồ thuật toán điều khiển động cơ bàn con lăn 
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Bắt đầu 

Lựa chọn chế 

độ tự  động 

Trên BCL 8 có bàn 
chở thép, BCL8 ở vị 
trí chuyển bàn thép 

đi 

Trên BCL1 không có BCT. 
Giữa BCL1 va 2 không có BCT. 
Kẹp giữa ở BCL1 mở, BCL1 ở 
vị trí thấp, tay đỡ ở vị trí đóng 

Bàn chở thép di chuyển sang 

BCL1 

Tới vị 
trí 
BCL1 

Bàn chở thép dừng lại, thực hiện 

quá trình thu gom thép 

Đã thu xong 
thép cuộn 

Trên BCL2 không 

có BCT, BCL2 ở vị 

trí nhậ bàn chở thép 
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3.2. Quy trình hoạt động của khu vực gom thép cuộn 

3.2.1. Nguyên lý hoạt động 

 Sau khi nhận được từ PLC báo bàn chở thép đã vào vị trí BCL số 1 và đã 

sẵn sàng cho qua trình thu gom thép thì phanh động cơ M1 được giải phóng, 

đồng thời PLC cấp điện cho van U01VSRY001 điều khiển xi lanh thuỷ lực 

nâng chặn cữ lên để khoá bàn chở thép vào đúng vị trí quy định. Khi sensor 

U01VSRS007 tác động báo chặn cữ đã ở vị trí đóng thì van U01VSRY001 

ngừng hoạt động( bàn chở thép đã được khoá chặt) đồng thời van 

U01VSRY002 được cấp điện để điều khiển xilanh thuỷ lực nâng bàn con lăn 

số 1 lên. Đến khi sensor U01VSRS002 tác động báo BCL số 1 đã ở vị trí cao 

thì van U01VSRY002 ngừng hoạt động. BCL được giữ nguyên ở vị trí cao chờ 

tín hiệu có thép đến từ sensor R15TAPB001. Khi các vòng thép được sàn con 

lăn phía trên vận chuyển tới khu vực gom thép thì sensor R15TAPB001 tác 

động, sau khoảng trễ đặt trước đủ để một vài vòng thép rơi xuống tay đỡ( tạo 

bước đỡ trung gian) thì van R15TAPS022 hoạt động mở tay đỡ ra, các vòng 

thép sẽ tiếp tục rơi xuống xe chở thép phía dưới qua chóp đón thép hình côn. 

Khi đã gom hết một phôi thép, sensor R15TAPB001 thôi tác động thôi tác 

động thì van R15TAPS021 hoạt động đóng tay đỡ lại để nâng chóp nón hình 

côn lên. Khi cả 4 tay đỡ đã được đóng hoàn toàn( được xác nhận bởi 4 sensor 

U01VSRS003) thì van R15TAPS021 ngừng hoạt động đồng thời van 

U01VSRY004 hoạt động hạ bàn con lăn số 1 xuống. Khi bàn con lăn số 1 ở vị 

trí thấp( sensor U01VSRS001 tác động) thì van U01VSRY003 ngừng hoạt 

động và van U01VSRY002 hoạt động mở kẹp giữa ra. Khi sensor 

U01VSRS008 tác động, báo kẹp giữa ở vị trí mở thì van U01VSRY002 ngừng 

hoạt động rồi gửi tín hiệu về PLC báo kết thúc quá trình thu gom thép. Bàn chở 

thép đã sẵn sàng để vận chuyẻn ra khỏi khu vực gom thép. 
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3.2.2. Sơ đồ điều khiển 
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3.2.3. Thuật toán điều khiển điều khiển khu vực gom thép 
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3.3. Quy trình hoạt động của khu vực bó thép 

3.3.1. Nguyên lý hoạt động 

 Một chu kỳ bó của máy bó gồm nhiều thao tác, kết thúc một chu kỳ bó 

sẽ tạo ra 4 mối buộc trên cuộn thép, những thao tác của máy bó thép đều sử 

dụng năng lượng là dầu thuỷ lực (áp lực khoảng 100at). Máy bó sử dụng các 

thiết bị truyền động chủ yếu là xilanh thuỷ lực và động cơ thuỷ lực. Các thiết 

bị này được cung cấp dầu thuỷ lực từ các van từ điều khiển bằng điện. Khi 

muốn điều khiển thao tác nào của máy bó, PLC chỉ việc cung cấp điện cho van 

từ tương ứng. 

 Máy bó bao gồm 4 tay bó thép, hoạt động đồng thời cùng một lúc. Vì 

vậy muốn hiểu nguyên lý hoạt động của máy bó thép ta chỉ cần tìm hiểu 

nguyên lý hoạt động của một tay bó thép. 

 Trong chế độ tự động, khi nhận  được tín hiệu khởi động chu kì bó từ 

phía bàn con lăn số 10( vị trí máy bó), PLC cấp điện điều khiển cho van từ 

U10VSRY001 điều khiển xilanh thuỷ lực đóng kẹp giữa lại, định vị bàn chở 

thép vào đúng vị trí quy định. Khi sensor U10VSRS002 tác động( báo bàn chở 

thép đã được kẹp chặt), PLC cấp tín hiệu điều khiển van U10VSRY003 hạ máy 

bó xuống áp sát, nén chặt cuộn thép xuống. Khi máy bó đã ở vị trí thấp( sensor 

U10VSRS004 tác động) thì van U10VSRY003 ngừng hoạt động, đồng thời van 

U10VSRY005 được cấp điện để hoạt động đóng 4 tay bó lại. Khi cả 4 tay bó 

đã vào vị trí đóng( sensor U10VSRS007 tác động), van U10VSRY005 ngừng 

hoạt động, lập tức động cơ thuỷ lực vào dây hoạt động để luồn dây thép vào 

làm dây bó. Lúc đầu dây được luồn vào với tốc độ cao( U10VSRY007 hoạt 

động), sau đó vài dây tốc độ luồn được giảm để tránh đầu dây tác động quá 

mạnh vao các thiết bị cảm biến gây hỏng hóc. Tốc độ luồn dây được giảm là 

nhờ van U10VSRY008 mở tạo ra một đường dầu hồi dầu thuỷ lực làm giảm áp 

lực dầu cung cấp cho động cơ thuỷ lực. Khi sensor U10VSRS005 tác động( 

báo dây thép đã vào đúng vị trí), thì động cơ vào dây ngừng hoạt động, van 

U10VSRY009 hoạt động kẹp chặt đầu dây lại. Sau đó PLC cấp điện cho van từ 

U10VSRY010 đIều khiển động cơ thuỷ lực quay ngược kéo dây thép bó ngược 
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chở lại để thít chặt dây thép vào bó thép, trong khoảng thời gian thao tác này 

được thực hiện, PLC còn ra lệnh mở dần các nắp đậy số 1,2,3,4,5 trên tay luồn 

dây( bằng cách cấp điện cho các van U10VSRY011, U10VSRY012, 

U10VSRY013), dây thép sẽ được xiết chặt vào bó thép. Sau khoảng thời gian 

ấn định, thao tác kéo thít dây kết thúc, PLC lại cấp điện cho van 

U10VSRY014( điều khiển tay kẹp mối xoắn, nơi hai dây thép bó đan chéo 

nhau) kẹp mối xoắn lại, thao tác này được giữ nguyên trong khi PLC tiếp tục ra 

lệnh cắt mối dây thép(van U10VSRY015 hoạt động), nhả kẹp đầu dây( van 

U10VSRY009 ngừng hoạt động), rồi xoắn hai đầu dây thép buộc chặt lại với 

nhau( van U10VSRY016 hoạt động), sau đó mới nhả kẹp mối xoắn, mở tay bó. 

Chỉ khi cả 4 tay bó được mở hoàn toàn( trạng thái này được xác định bởi 

sensor U10VSRS006) thì PLC mới cho phép van U10VSRY004 hoạt động 

nâng máy bó lên, đồng thời định vị lại vị trí tay xoắn dây( vì khi thực hiện thao 

tác xoắn hai đầu dây thép, có thể đường luồn dây trên tay kẹp bị lệch khỏi 

hướng vào dây nếu không định vị lại sẽ gây tắc đường vào dây). Khi máy bó 

lên đến vị trí cao( sensor U10VSRS003 tác động) thì van U10VSRY004 ngừng 

hoạt động, và van U10VSRY002 hoạt động mở kẹp giữa ra. Van 

U10VSRY002 sẽ ngừng hoạt động khi kẹp giữa ở vị trí mở( sensor 

U10VSRS001 tác động), đồng thời gửi tín hiệu về PLC kết thúc quá trình bó 

thép, bàn chở thép đã sẵn sàng vận chuyển ra khỏi vị trí bó thép để cho bàn 

chở thép mới di chuyển vào. 
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3.3.2. Sơ đồ điều khiển 
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3.3.3. Lưu đồ thuật toán điều khiển khu vực bó thép 
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Sau t.g mở nắp đậy 11,12 

Sau t.g mở nắp đậy 9, 10 

Sau t.g mở nắp đậy 5 

Ngừng thít, kẹp chặt mối xoắn đóng các 
nắp đậy lại 

Sau t.g cắt dây thép nhả kẹp đầu dây 

Sau t.g xoắn chặt mối xoắn vào nhau 

Sau t.g ngừng xoắn nhả tay kẹp, mở tay bó 

Tay bó ở vị trí mở 

Nâng máy bó lên cao, định vị lại tay xoắn 

Máy bó ở vị trí cao 

Ngừng nâng mở kẹp giữa 

Kẹp giữa ở vị trí mở 

Ngừng mở kẹp giữa 

Kết thúc một chu kì bó 



 

 

 54 

3.4. Quy trình hoạt động của bàn lật 

3.4.1. Nguyên lý hoạt động 

 Khi bàn chở thép được chuyển vào đúng vị trí của bàn lật( vị trí bàn con 

lăn số 14) sensor U14VRRB001 tác động đưa tín hiệu về PLC, PLC ra lệnh cắt 

điện động cơ M14, đồng thời cắt điện vào cuộn phanh gắn trên trục động cơ. 

Sau khoảng thời gian trễ đặt trước nhằm giúp động cơ M14 dừng hẳn, PLC lại 

cấp điện cho cuộn phanh để mở phanh ra, đồng thời van U14RTAY001a điều 

khiển xilanh thuỷ lực đóng kẹp giữa lại để định vị bàn chở thép vào đúng vị trí 

quy định. Khi sensor U14RTAS002a tác động (kẹp giữa ở vị trí đóng), van 

U14RTAY001a ngừng hoạt động, van U14RTAY014a điều khiển xilanh thuỷ 

lực đóng kẹp cạnh hoạt động để giữ chắc chắn bàn chở thép khi bàn lật. Khi 

sensor U14RTAS003a tác động( kẹp cạnh ở vị trí đóng) thì van 

U14RTAY014a ngừng hoạt động, đồng thời van U14RTAY015a điều khiển 

xilanh thuỷ lực dưới gầm BCL14, lật bàn con lăn nghiêng một góc 90°. Đến 

khi sensor U14RTAS004a tác động( báo bàn lật ở vị trí nghiêng một góc 90°) 

thì van U14RTAY015a ngừng hoạt động. Lúc này tín hiệu báo bàn lật ở vị trí 

nghiêng một góc 90 độ gửi sang khởi động hành trình làm việc của xe ca chở 

thép cuộn, còn bàn lật giữ nguyên vị trí chờ tín hiệu đã lấy cuộn thép của xe ca 

từ sensor U14RTAS005 thì hạ bàn lật xuống, đồng thời mở kẹp cạnh, mở kẹp 

giữa bằng các van U14RTAY015b, U14RTAY014b,U14RTAY001b.khi các 

sensor U14RTAS004b, U14RTAS003b, U14RTAS002b tác động báo bàn lật ở 

vị trí nằm ngang, kẹp cạnh và kẹp giữa ở vị trí mở thì động cơ M14 đã sẵn sàng 

hoạt động để vận chuyển bàn chở thép ra khỏi vị trí bàn lật và nhận bàn chở 

thép tiếp theo vào vị trí tháo dỡ cuộn thép. 



 

 

 55 

3.4.2. Sơ đồ điều khiển 
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3.4.3. Lưu đồ thuật toán điều khiển bàn lật 
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Bắt đầu 

Chọn chế độ tự động 

Có bàn chở thép mới trên BCL5 

Mở phanh, đóng kẹp giữa lại 

Kẹp giữa ở vị trí 
đóng 

Ngừng đóng kẹp giữa, đóng kẹp cạnh 
lại 

Kẹp cạnh ở VT đóng 
ở vị trí đóng 

Ngừng lật bàn 

Bàn lật ở VT thẳng đứng 
ở vị trí đóng 

Xe ca đã lấy cuộn thép ra khỏi bàn lật 
vị trí đóng 

Hạ bàn lật về vị trí cũ 

Bàn lật ở VT nằm ngang 
ở vị trí đóng 

Ngừng hạ mở kẹp cạnh 

Kẹp cạnh ở vị trí mở 

Ngừng mở kẹp cạnh, mở kẹp giữa 

Kẹp giữa ở vị trí mở 

Kết thúc 1 chu kỳ làm 

việc của bàn lật 
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3.5. Quy trình làm việc của xe ca chở thép cuộn 

3.5.1. Nguyên lý hoạt động 

 Khi các sensor U22VDCS001a, U22VDCS002a tác động (báo xe ca 

đang ở đầu hành trình và ở vị trí thấp) thì xe ca đang ở vị trí sẵn sàng bắt đầu 

chu trình làm việc. Khi sensor U22VDCS003 tác động, lập tức xe ca được 

nâng lên tới vị trí sensor U22VDCS002b nhờ van U22CRRY001a( van điều 

khiển xilanh thuỷ lực nâng xe ca). Khi sensor U22VDCS002b tác động thì van 

U22CRRY001a ngừng hoạt động, đồng thời động cơ M19 được khởi động kéo 

xe ca chạy thuận chở theo bó thép cuộn phía bên trên. Khi xe ca chạy tới vị trí 

bàn cân sensor U22VDCS001c tác động, động cơ M19 ngừng hoạt động, xe ca 

được hạ xuống nhờ van U22VRRY001b và đặt cuộn thép trên bàn cân. Tới vị 

trí thấp( sensor U22VDCS002a tác động) van U22VRRY001b ngừng hoạt 

động, đồng thời động cơ M19 được khởi động để chạy ngược kéo xe ca chạy 

lùi lại một đoạn đủ để khi xe ca nâng lên thì cuộn thép sẽ được đặt ở vị trí đầu 

xe ca. Lúc này người thủ kho xem chỉ số cân trên màn hình hiển thị cân điện 

tử. Sau một khoảng thời gian đặt trước( đủ để ghi vào sổ cân) xe ca sẽ lại được 

nâng lên vị trí cao nhấc cuộn thép ra khỏi bàn cân. Nếu tời thép nằm đúng ở vị 

trí đón thép( sensor U22VDCS004 tác động) thì xe ca sẽ tiếp tục chạy thuận 

đến vị tri sensor U22VDCS001d thì dừng lại, hạ xuống đặt cuộn thép lên tời 

đỡ. Khi sensor U22VDCS002a tác động xe ca ở vị trí thấp thì động cơ M19 

khởi động chạy ngược kéo xe ca lùi lại phía đầu hành trình. Khi sensor 

U22VDCS001a tác động, xe ca dừng lại chờ tín hiệu từ sensor U22VDCS003 

đưa về để bắt đầu hành trình làm việc tiếp theo. 

 Chu trình làm việc tiếp theo của xe ca phần lớn là giống chu trình làm 

việc trước, chỉ khác là lúc này trên tời đỡ có một cuộn thép nằm ở đó. Do vậy 

khi xe ca tiến về phía tời đỡ thép, sensor U22VDCS001d chưa tác động thì cảm 

biến PHS-01 đã tác động trước, xe ca lập tức dừng, hạ xuống và chạy về phía 

đầu hành trình tương tự như đầu hành trình trước. Sensor U22VDCS001e là 

sensor tới hạn, đảm bảo an toàn tránh cho xe ca không va chạm với tời đỡ thép. 

Khi sensor U22VDCS001e tác động thì xe ca cũng dừng lại, hạ xuống và lùi 
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lại đồng thời đưa tín hiệu tới đèn nháy báo cho người đi ca biết sensor 

U22VDCS001d và  PHS-01 đã bị hỏng. 

3.5.2. Sơ đồ điều khiển 
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3.5.3. Lưu đồ thuật toán điều khiển xe ca chở thép cuộn 
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Bắt đầu 

Lựa chọn chế độ tự động 

Bàn lật ở vị trí thẳng đứng 

Xe ca ở đầu hành trình 

và ở vị trí thấp 

Nâng xe ca lên 

Xe ca ở vị trí cao 

Ngừng nâng xe ca chạy thuận 

Xe ca tới vị trí bàn 

cân 

Xe ca dừng lại và hạ xuống 

Xe ca ở vị trí thấp 

Ngừng hạ xe ca chạy ngược 

Sau t.g xe ca dừng lại 

Sau t.g nâng xe ca lên 

Xe ca ở vị trí cao, tời đỡ 

thép nằm đúng vị trí 

Ngừng nâng xe ca chạy thuận về phía tời đỡ 

Xe ca ở cuối hành trình 

Ngừng chạy thuận hạ xe ca xuống 

Xe ca ở vị trí thấp 

Xe ca ngừng hạ, chạy ngược về phía đầu hành trình 

Xe ca ở ở đầu hành trình 

Xe ca dừng lại 

Kết thúc 1 chu kì hoạt 
động của xe ca 
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3.6. Quy trình làm việc của tời đỡ thép 

3.6.1. Nguyên lý hoạt động 

 Tời đỡ các cuộn thép chỉ được phép khởi động quay khi trên tời đỡ đã có 

đủ 3 cuộn thép đồng thời xe ca lùi tới vị trí bàn cân. Số cuộn thép trên tời đỡ 

được xác định nhờ bộ đếm C1. Khi xuất hiện sườn lên của một trong 3 sensor 

U22VDCS001d, U22VDCS001e, PHS-01 thì bộ đếm sẽ tăng lên một giá trị. 

Khi giá trị của bộ đếm bằng 3 và xe ca lùi đến vị trí bàn cân thì PLC đưa tín 

hiệu khởi động động cơ thuỷ lực quay tời thép đi, đưa 3 cuộn thép ra chờ cần 

trục tới lấy đưa vào bãi chứa thép. Tời thép quay đến khi xuất hiện sườn lên 

của sensor U22VDCS004 báo tời thép đã vào đúng vị trí để nhận cuộn thép thì 

dừng, đồng thời giá trị của bộ đếm C1 sẽ bị reset về 0, kết thúc quy trình làm 

việc của tời đỡ thép. 
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3.6.2. Sơ đồ điều khiển 
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3.6.3. Lưu đồ thuật toán điều khiển tời đỡ thép 
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Bắt đầu 

Lựa chọn chế độ tự 
động 

Trên tời đỡ đã có 3 
cuộn thép 

Xe ca ở vị trí bàn 
cân 

Tời thép quay thuận 

Tay đỡ cuộn thép 
đã vào đúng vi trí 

Tời đỡ thép ngừng quay, reset 
lại bộ đếm số cuộn thép 

Kết thúc 1 chu kì 
hạot động của tời đỡ 

thép 
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Kết luận 

 

Như vậy sau hơn 12 tuần từ ngày được giao đề tài tốt nghiệp: “ Tổng quan 

về nhà máy sản xuất thép Việt úc(SSE). Đi sâu hệ thống tự động điều khiển 

quá trình đóng bó thép”. Bằng rất nhiều cố gắng của bản thân. Bản đồ án đã 

đạt được những vấn đề sau: 

- Tìm hiểu hệ thống cung cấp điện của nhà máy sản xuất thép Việt 

óc(SSE)  

- Tìm hiểu thực tế về trang thiết bị điện của nhà máy  

- Tiếp cận công nghệ sản xuất thép hiện đại 

- Tiếp cận trực tiếp với những dây chuyền sản xuất tự động và truyền 

thông trong nhà máy 

- Việc cần thiết của việc tự động điều khiển quá trình đóng bó thép cuộn 

Tuy nhiên đồ án mới chỉ dừng lại là tìm hiểu nguyên lý hoạt động của dây 

chuyền, nếu có thể viết chương trình điều khiển  

Tuy nhiên do trình độ còn hạn chế nên Đồ án còn nhiều thiếu sót và sơ 

sài.Vậy rất mong được sự phê bình và đóng góp của các thầy, cô trong bộ môn 

để em có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 
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